Chủ đề: Hidro
(5 tiÕt)
I. Mục tiêu

1/ Kiến thức: 

- Hs biết được tính chất vật lý, tính chất hoá học cơ bản của hiđro(tác dụng với O2 và oxit kim loại ở nhiệt độ cao).

- Khả năng oxi phản ứng với hiđro (giải thích về hỗn hợp nổ gồm hiđro và oxi).

- Biết cách phân biệt được khí hiđro và oxi, không khí, viết PTHH minh hoạ

- Hs biết được phương pháp và nguyên liệu để điều chế hiđro  trong phòng thí nghiệm, viết được PTHH minh hoạ

- Hs hiểu được phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế cho nguyên tử có trong hợp chất.

2/ Kĩ năng: 

- Rèn cho học sinh kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm, phân tích kênh , kênh chữ

- Hs biểu diễn được thí nghiệm điều chế và thử  tính chất của  H​2,
- Phân tích các hiện hiên tượng trong thí nghiệm

- Hs tiếp tục được rèn kĩ năng tính theo phương trình hoá học

3/ Thái độ: 

- Giáo dục lòng yêu thích bộ môn.

- Liên hệ kiến thức với đời sống, có thái độ tiết kiệm hoá chất, ý thức bảo vệ môi trường

4/ Phát triển năng lực:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: biết, hiểu về CTHH, gọi tên, phân loại viết PTHH

- Năng lực thực hành: Sử dụng các dụng cụ, hóa chất, làm thí nghiệm và quan sát và nêu các hiện tượng thí nghiệm. 

- Năng lực tự học của bản thân: hợp tác, chia sẻ trong hoạt động học theo nhóm.
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: 

- Năng lực giao tiếp: HS diễn đạt được nội dung câu trả lời của mình 

II. Bảng mô tả các mức độ yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi bài tập
	Nội dung kiến thức
	Loại câu hỏi
	

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng ở

mức cao 

	Tính chất và ứng dụng của hiđrô
- Điều chế hiđrô


	Câu hỏi bài tập định tính, định lượng


	- Biết tính chất vật lí   

- ứng dụng của hiđrô

- Phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm 

- Khái niệm các loại phản ứng hóa học
	- Giải thích hiện tượng vật lý, hóa học liên quan đến tính chất của H2
- Xác định điều kiện xảy ra phản ứng

- Viết được PTHH thể hiện tính chất hóa học, điều chế hiđrô

- Phân biệt phản ứng thế với các loại phản ứng khác
	- Phân biệt hidro với các khí khác

- Tính khối lượng thể tích của H2 sinh ra trong quá trình thí nghiệm theo phương trình hoá học

	- Tính lượng chất dư trong PƯHH
- Dự đoán được các hiện tượng trọng thí nghiệm

	
	Bài tập thực hành, thí nghiệm, gắn hiện tượng thực tế
	
	Giải thích hiện tưọng trong thực tế dựa vào tính chất của H2
	Giải thích hiện tượng trong thí nghiệm 
	


III.Câu hỏi, bài tập theo các mức độ nhận thức
a. Mức độ nhận biết

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất

A. Khí H2 là khí không màu, không mùi, không vị, tan nhiều trong nước

B. Khí hidro là khí nhẹ nhất 

C. Khí hidro là khí nặng nhất 

D. Khí hidro là khí màu vàng, tan ít trong nước 

Câu 2: Hiđrô thể hiện tính khử vì:

    A. Hiđrô là đơn chất
              B. Hiđrô là chất khí nhẹ nhất

    C. Hiđrô ít tan trong nước         D. Hiđrô chiếm ôxi của chất khác khi tham gia phản ứng

Câu 3: Kim loại nào sau đây thường dùng để điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm?

     A. Ag


B. Na


C. Zn


D. Cu

Câu 4: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế?

     A. Mg  +   2HCl
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  MgCl2  + H2 

          B. CaO  +  H2O  
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  Ca(OH)2
     C. 2KClO3 
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  2KCl  +   3O2


D. 2HgO  
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 2Hg  + O2
Câu 5: Cặp chất nào dùng để điều chế H2 ?

     A. Cu  + O2





B. Zn  +  H2SO4
     C. Al  + Cl2





D. Fe  + O2
B. Mức độ thông hiểu

Câu 6: Cho 6,5 gam kim loại  Zn phản ứng với HCl dư. Thể tích Hiđrô thu được là:

       A. 22,4


B. 11,2


C. 4,48

D. 2,24

Câu 7: Nhóm ôxit nào sau đây bị H2 chiếm mất Oxi?

       A. CaO, CO

B. CuO, PbO
C. CO, CuO

D. N2O5; SO3
Câu 8: Khi thu khí H2 người ta để úp ống nghiệm vì:

       A. Khí H2 nặng hơn không khí

B. Khí H2 nặng bằng không khí

       C. Khí H2 nhẹ hơn không khí

D. Khí H2 tan nhiều trong nước

Câu 9: Khí H2 cháy sinh ra nhiệt lớn nên được sử dụng làm:

       A. Nhiên liệu



B. Nguyên liệu sản xuất amôniac

       C. Bơm vào khinh khí cầu

D. Chất khử

Câu 10: Cho các khí: Cl2 , O2, H2
Khí nào có thể được bơm vào bóng bay để thả trong những ngày lễ hội ? Giải thích ?

C. Mức độ vận dụng ở cấp độ thấp
Câu 11: Hãy cân bằng các phản ứng hóa học sau và phân loại chúng:

a. CaCO3   
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 CaO  +   CO2
b. P2O5  +  H2O  
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  H3PO4
c. K2O  +  H2O  
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   KOH

d. Mg  + HCl   
[image: image8.wmf]®

   MgCl2  +  H2

Câu 12: Làm thế nào để phân biệt được khí CO2, H2 đựng trong 2 lọ mất nhãn? (Nêu rõ cách làm)

Câu 13: Cho các kim loại K, Ca, Al lần lượt tác dụng với dd HCl. Nếu cho cùng số mol các kim loại trên tác dụng với axit HCl thì kim loại nào cho nhiều hidro hơn?

A. Al               B. Ca                           C. K                            D. Al, K

Câu 14  .Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit của nitơ là 7/20. Xác định công thức hóa học của oxit

Câu 15  0,5 mol phân tử của hợp chất A có chứa 1 mol nguyên tử Na, 0,5 mol nguyên tử S và 2 mol nguyên tử O. Xác định công thức hoá học của hợp chất A.

D. Mức độ vận dụng ở cấp độ cao

Câu 15 Cho 13 gam kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư)

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

c) Nếu dùng toàn bộ lượng hiđro bay ra ở trên đem khử 12gam bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư? dư bao nhiêu gam?

Câu 16: Cho 5,4g Al vào dd H2SO4 loãng có chứa 39,2g H2SO4 . Thể tích khí H2 ở đktc thu được là:

A. 6,6 lít                   B. 6,72 lít               C. 2,24 lít                   D. 5,6 lít

Câu 17:   Trong vỏ Trái đất, H chiếm 1% về khối lượng, Si chiếm 26% về khối lượng, oxi chiếm 49% về khối lượng. Biết H = 1, Si = 28, O = 16. Nguyên tố có nhiều nguyên tử hơn trong vỏ Trái đất là:

Câu 18: Cho 2,24 (l) khí hiđro tác dụng với 168(l) khí oxi. Tính khối lượng nước thu được ( V khí đo ở đktc)

Tiết 47                   Bài31: Tính chất và ứng dụng của hiđro

I. Mục tiêu

1/ Kiến thức: - Hs biết được tính chất vật lý của hiđro.

- Khả năng oxi phản ứng với hiđro ; giải thích về hỗn hợp nổ gồm hiđro và oxi.

- Biết cách phân biệt được khí hiđro và oxi, không khí, viết PTHH minh hoạ

2/ Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm phân tích kênh , kênh chữ

- Rèn kĩ năng làm thí nghiệm, phân tích hiên tượng thí nghiệm

3/ Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thích bộ môn.

- Liên hệ kiến thức với đời sống, có thái độ tiết kiệm hoá chất, bảo vệ môi trường

4/ Phát triển năng lực:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: biết, hiểu về CTHH, gọi tên, phân loại viết PTHH

- Năng lực thực hành: Sử dụng các dụng cụ, hóa chất, làm thí nghiệm và quan sát và nêu các hiện tượng thí nghiệm. 

- Năng lực tự học của bản thân: hợp tác, chia sẻ trong hoạt động học theo nhóm.
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: 

- Năng lực giao tiếp: HS diễn đạt được nội dung câu trả lời của mình 

II. Chuẩn bị


1. Giáo viên : Giá ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nghiệm.

- 1 lọ oxi, kẽm, dung dịch HCl, lọ khí hiđro. Nút cao su, ống thuỷ tinh dẫn khí.

2. Học sinh:   Đọc trước bài.

III. Tiến trình bài giảng
A. Tổ chức. 

B. Kiểm tra  (Qua bài)
C. Bài mới:

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- Gọi 1 hs lên điền các thông tin về hiđro.

- Hs nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành thông tin
- Gv đưa ra 1 lọ đựng khí hiđro và yêu cầu:

+ Quan sát cho biết trạng thái, màu sắt của hiđro.

+ Tính tỉ khối của hiđro so với không khí ( đưa ra nhận xét.

- Hs quan sát lọ hiđro và trả lời các câu hỏi của giáo viên.

+ Trạng thái, màu sắc.

+ Tính tỉ khối của hiđrô 
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Vậy hiđro nhẹ hơn không khí.

Vận dụng: Cho các khí: Cl2 , O2, H2
Khí nào có thể được bơm vào bóng bay để thả trong những ngày lễ hội ? Giải thích ?

HS: thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

- Gv tiếp tục đưa ra thông tin : 

1 lít nước ở 150 C hoà tan được 20ml hiđro vậy tính tan của hiđro thế nào ?

- Hs trả lời:  Hiđro ít tan trong nước.

- Gv giới thiệu qua về cách điều chế hiđro, từ kẽm và dung dịch HCl.

- Gv làm thí nghiệm đốt cháy hiđro trong lọ đựng oxi và ngoài không khí.

Yêu cầu hs nêu hiện tượng và giải thích.

- Hs nêu hiện tượng: 

+ Hiđro cháy trong oxi mạnh hơn ngoài không khí, có giọt nước nhỏ trên thành ống nghiệm.

+ Hs giải thích hiện tượng

- Hs khác nhận xét.

- Gv nhận xét giải thích của hs và khẳng định lại về các hiện tượng thu được.

- Gv tiến hành làm thí nghiệm chứng minh hiđro và oxi tạo ra hỗn hợp nổ.

- Yêu cầu hs trả lời phần 1.c SGK

- Hs đọc câu hỏi, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

- Gv chốt lại kiến thức

- Hs lắng nghe và ghi nhớ.

- Hs đọc kết luận chung SGK
	KHHH: H

CTHH: H2
NTK: 1

PTK: 2

I.Tính chất vật lý của hiđro

* Tính chất vật lý:

- Không màu, không mùi.

- Trạng thái khí.

- Nhẹ hơn không khí (là chất khí nhẹ nhất).

- Tan ít trong nước.

II.Tính chất hoá học của hiđro

1. Tác dụng với oxi

a. Thí nghiệm

b. Hiện tượng:

- H2 cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh mờ.

- Đưa ngọn lửa vào lọ khí oxi, H2 cháy mạnh hơn, trên thành lọ xuất hiện những giọt nước nhỏ.

c. Kết luận;

Hiđro tác dụng với oxi sinh ra nước. 


2H2 + O2 ( 2H2O

- Hỗn hợp hiđro và oxi là hỗn hợp nổ. Hỗn hợp gây nổ mạnh nhất ở tỉ lệ 2:1 về thể tích.

* Bài đọc thêm: SGK - 109



D. Củng cố 


 - GV yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất vật lí, hoá học của hiđro


- Bài tập: Cho 2,24 (l) khí hiđro tác dụng với 168(l) khí oxi. Tính khối lượng nước thu được ( V khí đo ở đktc)

* Lưu ý: - Phải xác định chất khí nào hết, chất nào dư.

              - Sử dụng số mol chất phản ứng hết để tính.


E. Hướng dẫn học ở nhà 

- Học thuộc bài, nắm được tính chất vật lí, tính chất hoá học ( đã biết) của hiđro.

- Làm bài tập 6 (SGK- 109)

- Xem phần tiếp theo.
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